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sẽ có giai đoạn mệt mõi thính giác, khi nghĩ ngơi, thính 
lực có thể trở về bình thường. Như vậy, có thể giải thích 
là do thời gian tiếp xúc với tiếng ồn quá mức chưa đủ 
để ảnh hưởng đến tế bào lông ngoài ở cơ quan Corti 
nên thính lực chưa giảm nhưng có hiện tượng bảo vệ 
tai trong qua sự co của cơ bàn đạp làm cho ngưỡng 
phản xạ cơ bàn đạp tăng lên(1)(6)(7)(12)(13). 

KẾT LUẬN 
 Đo phản xạ cơ bàn đạp có thể được sử dụng để 

đánh giá phản xạ bảo vệ tai trong ở giai đoạn tiền lâm 
sàng khi tiếp xúc với tiếng ồn cao và và kết hợp với đo 
thính lực đơn âm trong chẩn đoán giám định ĐNN. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Nguyễn Hữu Khôi, Bùi 

Đại Lịch (2005), “Đánh giá sơ bộ tình hình bệnh ĐNN trên 
địa bàn TP.HCM”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 22, 
Tạp chí y học TP.HCM, tập 9, số 1, 2005, tr. 139-142. 

2. Nguyễn Đăng Quốc Chấn và cộng sự (2009), Tình 
hình ĐNN tại một số nhà máy, xí nghiệp có tiếng ồn cao 
(>85dBA) tại TP.HCM – Biện pháp phòng ngừa, đề tài cấp 
Thành phố do Sở Khoa học công nghệ ký theo quyết định 
số 104/QĐ-SKHCN ngày 24/3/2009, tr.49-87. 

3. Phạm Khánh Hòa (1995), ”Phòng chống điếc và 
nghễnh ngãng” Nội San Tai Mũi Họng số chuyên đề, Hội 
Tai Mũi Họng Việt Nam,Hà Nội, tháng 5, tr. 48. 

4. Đặng Xuân Hùng (2000), Khảo sát ĐNN ở NLĐ 
một số nhà máy dệt tại TPHCM, nghiên cứu sản xuất nút 
tai chống ồn bảo vệ thính lực cho NLĐ, Luận án Tiến sĩ Y 
học, ĐH Y Dược TP.HCM, tr.34 -36, tr. 110 - 113, tr. 126 - 
129. 

5. Ngô Ngọc Liễn (1983), “Bảng tính tổn thương cơ 
thể trong giám định điếc nghề nghiệp”, Tập san giám định 
Y khoa II/1983, tr. 51-57. 

6. Ngô Ngọc Liễn (2001), “ảnh hưởng tiếng ồn đến 
thính lực người lao động ngành giao thông”, Nội san Tai 
Mũi Họng, 4/2001, tr. 3-8. 

7. Ngô Ngọc Liễn (2001), Thính học ứng dụng, NXB 
Y Học, tr. 9-231. 

8. Nguyễn Thị Toán (1992), "Tìm hiểu thính lực của 
công nhân nhà máy xi măng Bỉm Sơn", Tập san y học lao 
động, tr 57-58. 

9. Lê Trung, Nguyễn thị Toán (2004), Chẩn đoán 
bệnh ĐNN, Viện Y Học Lao Động và Vệ Sinh Môi Trường, 
Bộ Y Tế, tr. 2-40. 

10. Trung Tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & môi 
trường TP.HCM (2006), Báo cáo tổng kết hoạt động, tr. 3-
6. 

 
BẢO TỒN XƯƠNG Ổ SAU NHỔ RĂNG VỚI MÀNG KHÔNG TIÊU TEXTURE PTFE 

 
Nguyễn Văn Khoa 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh 
tóm tắt 
Tiêu xương ổ sau nhổ răng là một kết quả khó 

tránh khỏi, hậu quả là sự thiếu xương theo cả chiều 
ngang và chiều đứng. Thiếu thể tích xương do tiêu 
xương gây nhiều khó khăn cho việc đặt implant nha 
khoa và có thể cần đến các phẫu thuật phức tạp để tái 
tạo xương đủ sức nâng đỡ implant trong thời gian hoạt 
động chức năng lâu dài. Một số giải pháp ghép ổ răng 
đã được đề nghị xử dụng để bảo tồn thể tích ổ răng 
ngay từ thời điểm nhổ răng, trong đó kỹ thuật tái tạo 
xương có hướng dẫn cho thấy kết quả tạo xương khả 
quan. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi phải tạo vạt với 
đường rạch giảm căng theo chiều dọc để đóng kín ổ 
răng; điều này thường dẫn đến vấn đề thiếu nướu sừng 
hoá quanh phục hình trên implant và gây nhiều khó 
khăn cho việc duy trì vệ sinh răng miệng.[4] Sử dụng 
màng ngăn sinh học không tiêu thế hệ mới Texture 
PTFE loại bỏ sự xâm nhập của mô mềm và vi khuẩn 
vào vùng ghép; không cần tạo vạt đóng kín ổ răng sau 
nhổ; và duy trì được cấu trúc nướu sừng hoá quanh ổ 
răng.  

summary 
Alveolar ridge resorption has long been considered 

to be an unavoidable consequence of tooth extraction 
resulting in severe width and height reduction of 
alveolar bone. Bone defects give more difficulties for 
placing dental implants and need complex procedures 
to reconstruct bone volumes. Various surgical 
techniques are proposed for preserving alveolar bone 

right after an extraction. Guided Bone Regeneration 
(GBR) has shown good results. Nevertheless, this 
method requires making flaps with vertical release 
incisions for primary wound closure and consequently 
usually results in a keratinized gingival deficiency and 
difficulty to maintain oral health. The use of the Texture 
PTFE membrane eliminates the problem of soft tissue 
and bacteria migration into bone defects; makes no 
flap for wound closing; and keeps original keratinized 
gingival position around implants.  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
Nguyên tắc sinh học của tái tạo xương có hướng 

dẫn (GBR) là sử dụng màng ngăn sinh học để tạo ra 
một không gian riêng biệt giữa màng ngăn và xương 
còn lại. Màng ngăn giúp loại bỏ sự xâm nhập của mô 
mềm và biểu mô vào vùng khiếm khuyết xương, tạo 
điều kiện cho sự tăng sinh của các tế bào tiền tố sinh 
xương liên quan đến quá trình tạo xương mới; đồng thời 
màng ngăn giúp bảo vệ cục máu đông trong giai đoạn 
sớm của lành thương. Các nguyên tắc cơ bản của 
GBR gồm: (1) đóng vết thương thì đầu, (2) có khả năng 
sinh mạch trong vùng ghép, (3) khả năng tạo và duy trì 
khoảng trống, (4) ổn định vết thương. 

Màng không tiêu đầu tiên được sử dụng trong nha 
khoa là loại expanded Polytetrafluoroethylene (e-
PTFE) có hoặc không có khung titan nâng đỡ. Sử dụng 
màng này trong kỹ thuật tái tạo xương có hướng dẫn 
đòi hỏi phải tạo vạt để đóng kín vùng ghép. Tuy nhiên, 
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2 khuyết điểm lớn của màng e-PTFE là sự lộ màng 
trong giai đoạn lành thường và cuối cùng dẫn đến sự 
tạo khóm vi khuẩn do màng e-PTFE không có khả 
năng ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn xuyên qua 
màng bị lộ; và cần phải có phẫu thuật thứ hai để lấy bỏ 
màng. Việc lộ màng sớm liên quan đến tình trạng 
nhiễm khuẩn vùng ghép, gây ảnh hưởng đến lành 
thương ổ răng và ảnh hưởng đến thể tích xương sau 
lành thương.[1]  

Trong thực hành lâm sàng, việc sử dụng màng tự 
tiêu hoặc màng e-PTFE theo nguyên tắc tái tạo xương 
có hướng dẫn đòi hỏi vùng ghép phải được bao phủ 
hoàn toàn bởi mô mềm. Để đạt được điều này cần có 
các đường rạch giảm căng theo chiều đứng, rạch màng 
xương và lật vạt dày toàn phần kết hợp bán phần để 
đạt được đóng kín vết thương thì đầu. Hậu quả là mất 
độ sâu hành lang, mất nướu dính, mất nướu sừng hoá 
và gai nướu do phần nướu sừng hoá và nướu dính bị 
kéo chuyển về phía mặt trong khi đóng kín vùng ghép. 
Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì sự lành 
mạnh của mô mềm quanh phục hình implant do sự 
mất mô nướu sừng hoá quanh phục hình là mô có sức 
đề kháng tốt với các ảnh hưởng cơ học và sự xâm 
nhập của vi khuẩn vào vùng rãnh nướu.  

Màng Texture PTFE, thuộc nhóm màng không tiêu 
nonexpanded PTFE mật độ cao (dense PTFE / d-
PTFE), có bổ sung cấu trúc lỗ xốp ở bề mặt và được sử 
dụng trong những năm gần đây cho phép thực hiện 
phẫu thuật ghép xương bảo tồn ổ răng đơn giản vì nó 
có thể để lộ trong môi trường miệng một cách cố ý. Vì 
vậy, việc tạo vạt lớn và những đường rạch đứng là 
không cần thiết để đạt được đóng vết thương thì đầu và 
qua đó bảo tồn được cấu trúc mô mềm với dải mô 
nướu sừng hoá đầy đủ quanh phục hình implant. Do độ 
xốp thấp (0,2 ìm), nên màng Texture PTFE kháng lại 
sự bám dính của vi khuẩn vào cấu trúc của nó và có 
thể để lộ trong miệng với ít nguy cơ nhiễm trùng. Trên 
người, với màng Texture PTFE cố tình để lộ, cho thấy 
kết quả thành công về mặt lâm sàng và mô học, xương 
được tái tạo đầy đủ và mô mềm bên dưới màng không 
có dấu hiệu nhiễm trùng. Sau cùng sống hàm duy trì 
được hình dạng tối ưu cho việc đặt implant.[1]  

Màng PTFE có thể được xử dụng độc lập không 
cần vật liệu ghép trong trường hợp các vách ổ răng còn 
nguyên vẹn.[3] Với những trường hợp mất vách xương 
mặt ngoài, nên xử dụng màng PTFE kết hợp với vật 
liệu ghép để hạn chế sự sụp màng vào vùng huyệt 
răng.[1]  

Thời gian lấy bỏ màng được cho là có ảnh hưởng 
đến quá trình tái tạo xương vùng ghép. Bartee[2] thông 
báo thời gian lấy bỏ màng tuỳ thuộc vào sự tạo mạch 
máu trong xương và việc duy trì màng ngăn quá 28 
ngày có thể làm chậm sự tạo xương. Việc lấy bỏ màng 
sớm (21-28 ngày) có thể cho phép cung cấp máu từ 
phần trên của khiếm khuyết phát triển sự tạo xương 
không bị cản trở. Barboza và cộng sự 2010,[1] cho thấy 
kết quả tạo xương tốt khi lấy bỏ màng Texture PTFE 
trong khoảng thời gian 21 – 28 ngày sau khi ghép bảo 
tồn ổ răng ở vùng răng cối và tiền cối.  

Implant có thể được đặt tức thì sau nhổ răng đối với 
những trường hợp xương còn lại phía trên chóp răng từ 
3 – 5mm hoặc có thể bảo đảm đạt được độ ổn định thì 
đầu cho implant. Zafiropoulos[5] theo dõi trường hợp lâm 
sàng đặt implant tức thì ở vùng răng cối hàm dưới có 
sử dụng màng Texture PTFE phủ qua lỗ huyệt răng, 
không sử dụng xương ghép. Kết quả cho thấy với 
implant đạt được độ vững ổn thì đầu trong ổ răng mới 
nhổ và khoảng cách giữa implant và vách ổ răng nhỏ 
dưới 2 mm, có sự tạo xương quanh implant lấp kín ổ 
răng và mô nướu sừng hoá được bảo tồn đầy đủ. Thời 
gian duy trì màng chỉ 4 tuần, và biểu mô phủ kín toàn 
bộ sống hàm sau 4 tuần tháo bỏ màng. Không có bất 
kỳ tình trạng viêm nhiễm, đau nhức hoặc khó chịu nào 
đối với bệnh nhân và kết quả ổn định trong thời gian 8 
năm theo dõi. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Bệnh nhân đến điều trị tại khoa Cấy ghép nha khoa 

bệnh viện răng hàm mặt trung ương TPHCM trong 
khoảng thời gian 24/3/3011 đến 5/4/2013, với các răng 
có chỉ định nhổ và mong muốn được phục hồi bằng 
implant nha khoa. Tất cả các ổ răng đều được bảo tồn 
bằng việc ghép xương và dùng màng Texture PTFE 
che phủ. 

2. Phương pháp phẫu thuật được thực hiện theo 
qui trình được đưa ra bởi Bartee[2] gồm các bước: 

2.1. Phẫu thuật ghép ổ răng có sử dụng màng 
Texture PTFE: 

- Gây tê tại chỗ với Lidocain 2% có adrenaline 
1/100.000 

- Dùng dao 15 rạch vào vùng rãnh nướu quanh 
răng cần nhổ. 

- Bóc tách vạt toàn phần niêm mạc - nướu mặt 
ngoài và mặt trong đi quá viền ổ răng mặt ngoài và 
trong khoảng 3 – 5 mm. 

- Nhổ răng với kỹ thuật nhổ răng không sang chấn. 
- Nạo sạch ổ răng. 
- Chuẩn bị và đặt implant tức thì nếu lượng xương 

phía trên chóp răng còn lại > 3 mm và bảo đảm có sự 
ổn định thì đầu của implant. 

- Ghép xương tự thân, đồng loại, dị loại (Bio-oss) 
hoặc xương tổng hợp vào khoảng trống giữa implant và 
các vách xương. Một số trường hợp kết hợp nhiều loại 
vật liệu ghép với nhau để tăng khả năng kích tạo 
xương cho vùng ổ răng ghép. 

- Đặt màng Texture PTFE phủ qua đỉnh sống hàm 
từ mặt ngoài vào trong, với mép màng phủ qua viền 
xương ổ mặt ngoài và trong 3-5 mm bên dưới màng 
xương. Một phần màng để lộ ở vùng miệng ổ răng 
mới nhổ. 

- Đặt viền nướu về vị trí ban đầu và khâu giữ vạt với 
các mũi khâu chữ X và các mũi rời. 

2.2. Hậu phẫu: 
Kháng sinh dự phòng Augmentin 1g, uống ngày 2 

lần, mỗi lần 1 viên, thời gian 7 ngày. 
Kháng viêm – giảm đau Ibuprofen 400 mg, uống 

ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, thời gian sử dụng 3 ngày. 
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Thuốc súc miệng Chlorhexidine 0,12%, súc miệng 
ngày 3 lần, mỗi lần ngâm 1 phút giúp làm giảm mảng 
bám vi khuẩn bám vào vết thương và bề mặt màng để 
lộ trong môi trường miệng. Thời gian sử dụng 2 tuần. 

2.3. Thời điểm rút bỏ màng Texture PTFE: 
Màng Texture PTFE được tháo bỏ trong khoảng 

thời gian 4 – 6 tuần sau phẫu. Rửa sạch vùng ghép với 
nước muối sinh lý, nạo sạch lớp biểu mô mỏng (nếu 
có) trên bề mặt màng, sau đó sử dụng kẹp máu cong 
nắm giữ và kéo màng ra khỏi ổ răng.  

KẾT QUẢ 
Tổng số 24 răng được nhổ và bảo tồn xương ổ 

bằng kỹ thuật ghép xương và dùng màng Texture 
PTFE. Không có bệnh nhân nào than phiền về tình 
trạng đau nhức hoặc khó chịu trong thời gian sau ghép. 
Không có tình trạng nhiễm trùng, áp-xe hay sưng nề 
trong quá trình lành thương. Mảng bám vi khuẩn được 
quan sát thấy trên bề mặt màng để lộ trong miệng 
trước khi tháo bỏ. Sau khi lấy bỏ màng, lâm sàng thấy 
rõ lớp mô không sừng hoá tại vị trí được màng bao phủ 
trước đây. Màu sắc lớp mô này hơi khác nhưng có thể 
phân biệt được rõ ràng với nướu sừng hoá nguyên thuỷ 
quanh ổ răng.  

Bảng 1: phân bố giới tính và tuổi bệnh nhân 
Bệnh nhân Số lượng Phần trăm (%) 

Giới tính 
Nam 13 65 
Nữ 7 35 

Tổng cộng 20 100 
Tuổi 

Trung bình 43,05  
Độ lệch 23,33  

Khoảng tuổi 19 – 71  
 
Bảng 2: phân loại phẫu thuật ghép xương và vị trí 

ghép xương 
 Số lượng Phần trăm (%) 

PP phẫu thuật 
1 thì 9 45 
2 thì 11 55 

Tổng cộng 20 100 
Vị trí răng 

R1 3 12,5 
R2 2 8,33 
R3 1 4,17 
R4 5 20,83 
R5 1 4.17 
R6 6 25 
R7 6 25 

Tổng cộng 24 100 
 
Bảng 3: kích thước implant 

 Số lượng Phần trăm (%) 
Đường kính implant (mm) 

3,5 – 3,75 12 57,14 
4,2 2 9,52 
5 5 23,81 
≥ 6 2 9,52 

Tổng cộng 21 100 
Chiều dài implant (mm) 

≤ 8 4 19,05 
10 6 28,57 
11,5 5 23,81 
13 3 14,28 

14-16 3 14,28 
Tổng cộng 21 100 

 
Bảng 4: vật liệu ghép 

 Số lượng Phần trăm (%) 
Vật liệu ghép (riêng lẻ hoặc phối hợp) 

Tự thân 1 5 
Đồng loại 5 25 
Di loại 17 85 

Tổng hợp 3 15 
 
BÀN LUẬN 
Quan sát lâm sàng, chúng tôi nhận thấy việc để lộ 

màng trong môi trường miệng vẫn cho kết quả duy trì 
được hình dạng sống hàm đủ để có thể đặt các implant 
với kích thước thích hợp với vùng chịu lực trên cung 
hàm. Có 11/12 (91,67%) implant đặt ở vùng răng cối 
lớn có đường kính ≥ 4.2 mm. Mặc dù chiều cao xương 
ở vùng răng cối lớn thường nhỏ hơn 10 mm, nhưng nhờ 
việc duy trì được chiều rộng sống hàm nên việc đặt các 
implant có đường kính lớn và chiều dài ngắn vẫn bảo 
đảm được diện tích tích hợp xương cho implant nâng 
đỡ phục hình cố định.  

Về mặt mô mềm, trong phẫu thuật này không cần 
phải tạo vạt trượt hoặc vạt xoay từ mô mềm xung 
quanh để che kín vùng ổ răng ghép, do đó viền nướu 
tự nhiên và dải nướu sừng hoá ở mặt ngoài được giữ 
nguyên tại vị trí trước khi nhổ răng. Kết quả sau cùng là 
phục hình implant có đầy đủ độ rộng nướu sừng hoá ở 
cả mặt ngoài và trong. Màng Texture PTFE có khả 
năng che phủ và cách ly vùng ghép với môi trường 
xung quanh, nhờ đó bảo vệ được cục máu đông và sau 
đó mô hạt bên dưới có thể phát triển nhanh chóng và 
ổn định bên dưới màng. Sau khi lấy bỏ màng, lâm sàng 
thường thấy lớp mô dày chắc không sừng hoá phủ kín 
ổ răng và hình dạng sống hàm được duy trì tốt. Lớp mô 
này có thể phân biệt với mô nướu sừng hoá xung 
quanh dễ dàng và sẽ được sừng hoá sau khoảng 4 
tuần tháo bỏ màng. Kết quả này cũng tương đồng với 
các kết quả của Barboza[1], Bartee[2], Hoffmann[3] và 
Zafiropoulos[5]. 

Trong báo cáo của chúng tôi, tất cả các trường hợp 
dùng màng Texture PTFE đều có kèm theo ghép 
xương ổ răng do phần lớn các răng nhổ đều đã có tình 
trạng tiêu xương mặt ngoài hoặc trong ở nhiều mức độ 
khác nhau hoặc vách xương mặt ngoài còn lại quá 
mỏng. Vật liệu được sử dụng gồm xương tự thân, 
xương đồng loại, xương dị loại và xương tổng hợp. Các 
loại vật liệu ghép này có thể sử dụng đơn lẻ hoặc kết 
hợp với nhau trong một vị trí ghép. Vật liệu được dùng 
nhiều nhất là xương dị loại Bio-oss với 17/20 trường 
hợp (85% số trường hợp). Theo nhận xét lâm sàng của 
chúng tôi, tất cả các trường hợp đều cho kết quả tốt 
trong việc duy trì kích thước sống hàm và mô mềm 
quanh implant. Đặc biệt vật liệu ghép Bio-oss sử dụng 
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trong đa số trường hợp bảo tồn ổ răng đều cho kết quả 
tạo xương tốt sau 6 tháng lành thương với mật độ 
xương chắc và các hạt vật liệu ghép kết dính với nhau 
qua trung gian các thành phần xương mới tạo. Trong 
nghiên cứu của Hoffmann[3] với 276 răng nhổ sử dụng 
màng dense PTFE để bảo tồn ổ răng, mặc dù không 
dùng vật liệu ghép, nhưng cho kết quả có sự gia tăng 
lượng xương ổ theo chiều đứng từ 4 – 8,5 mm trong 
nhóm thiếu vách xương ổ mặt ngoài và chiều cao 
xương ổ trong những trường hợp này ở mức tương 
đương với các răng kế cận. Báo cáo của Barboza[1] với 
420 trường hợp sử dụng màng nonexpanded PTFE, 
xương ghép đồng loại khoáng hoá được sử dụng đối 
với những trường hợp mất bản xương mặt ngoài – với 
mục đích nâng đỡ màng - đều cho kết quả tốt trong 
việc duy trì kích thước sống hàm và bảo toàn được mô 
nướu sừng hoá cho việc phục hồi implant đạt kết quả 
tối ưu.  

Màng Texture PTFE có cấu trúc xốp bề mặt, nhờ 
vậy các tế bào có thể bám dính vào bề mặt và duy trì 
sự ổn định của màng tại vị trí ghép. Bên cạnh đó nhờ 
mật độ cao của màng mà vi khuẩn không thể đi xuyên 
qua màng vào trong vùng ghép. Thiết kế này cho phép 
đặt màng che phủ ổ răng mà không cần cố định bằng 
đinh ghim hoặc vít vặn, màng được để lộ trong miệng 
sau nhiều tuần lễ và việc lấy bỏ màng cũng đơn giản. 
Không có tình trạng nhiễm trùng nào được phát hiện 

trong khảo sát của chúng tôi. Kết quả duy trì được hình 
dạng sống hàm và tạo được mô nướu sừng hoá nhờ 
vậy làm tăng khả năng đặt implant thành công. Kết 
quả của chúng tôi cũng tương tự kết quả của các báo 
cáo trước đây.[1,2,3,5]  
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TÌM HIỂU VI KHUẨN ÁI KHÍ TRONG KHE MŨI GIỮA Ở NGƯỜI TÌNH NGUYỆN KHOẺ MẠNH 
 

Nguyễn Trọng Tài - Đại học Y khoa Vinh 
Tóm tắt 
Khi chưa có nội soi, muốn khảo sát vi trùng trong 

xoang phải chọc rửa xoang, phương pháp này có hạn 
chế là chỉ có thể cung cấp dữ liệu về xoang hàm mà 
không cung cấp dữ liệu cho xoang sàng, xoang trán 
hay xoang bướm. Nhiều công trình nghiên cứu sử dụng 
ống nội soi hỗ trợ trong việc lấy bệnh phẩm chủ yếu là 
trong các trường hợp bệnh lý viêm xoang mạn, tuy 
nhiên việc giải thích kết quả còn gặp nhiều vướng mắc 
do vẫn còn nghi ngờ khe mũi giữa bình thường có vô 
khuẩn không. Xuất phát từ tình hình trên, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu tìm hiểu các vi khuẩn ái khí ở người 
tình nguyện khỏe mạnh. Đối tượng và phương pháp: 
nghiên cứu tiến cứu. Các mẫu bệnh phẩm được nuôi 
cấy phân lập vi khuẩn ái khí và làm kháng sinh đồ. Kết 
quả: 50 người khoẻ mạnh được nội soi lấy bệnh phẩm 
xét nghiệm tìm vi khuẩn ái khí. Các chủng vi khuẩn 
được phân lập là 81 (84%). Vi khuẩn được phân lập 
nhiều nhất là Staphylococcus aureus (35%), kế đến là 
Coagulase- Negative Staphylococcus (CNS) (28%).Vi 
khuẩn Gram âm cũng được phân lập trong 24% trường 
hợp. Có 13% trường hợp nuôi cấy vi khuẩn âm tính. 
Không có các vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên 
thường gặp như: Streptococcus pneumonia, 
Hemophilus influenza, Moraxella catarrhalis…. Kết 
luận: khe mũi giữa ở người khoẻ mạnh không phải là 
hoàn toàn vô khuẩn. Sự hiện diện của những vi khuẩn 

ái khí khác không phải là vi khuẩn thường trú có ý 
nghĩa bệnh lý. 

Summary 
When no endoscopy to examine bacteria in the 

sinus cavity rinse pricks, this method is limited only to 
provide data on the maxillary sinus without providing 
data for ethmoid, and sphenoid sinus frontal sinus. 
Many research works use the endoscope to assist in 
collecting clinical specimens mainly in cases of chronic 
sinusitis, however, the interpretation of results due to 
face many obstacles still doubt nose slit between 
normally not sterile. Starting from this situation, we 
conducted a study to find out the aerobic bacteria in 
healthy volunteers. Subjects and methods: prospective 
study. The samples were cultured for aerobic bacterial 
isolates and antimicrobial susceptibility. Results: 50 
healthy volunteers were taking swabs endoscopic tests 
for aerobic bacteria. The bacterial strains were isolated 
was 81 (84%). Bacteria are the most isolated 
Staphylococcus aureus (35%), followed by coagulase-
Negative Staphylococci (CNS) (28%). Gram-negative 
bacteria were isolated in 24% of cases. There are 13% 
of culture-negative bacteria. None of the bacteria that 
cause respiratory infections in common, such as 
Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis.... Conclusion: in the slot between 
the healthy nose is not completely sterile. The 


